
 Y học thực hành (764) - số 5/2011 
  
  
 

130

lý cột sống như mất độ cong, giảm độ cong hoặc ưỡn 
trước quá mức, 2,56% các trường hợp bị teo cơ, nếu 
không có chế độ làm việc, sinh hoạt và phòng bệnh 
hợp lý thì mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ 
ngày càng tăng.. 

KẾT LUẬN 
Tỷ lệ đau thắt lưng ở công nhân nhà máy Luyện 

thép Lưu xá thuộc công ty Gang thép Thái Nguyên cao 
chiếm: 31,71%, có 87,18% đau thắt lưng mạn tính, 
6,15% chèn ép thần kinh, 64,1% thay đổi độ cong sinh 
lý cột sống, 2,56% các trường hợp bị teo cơ. 
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nHậN xét nguyên nhân và ĐặC ĐIỂM CỦA KHỚP CẮN NGƯỢC vùng CỬA do răng 

 

QUÁCH THỊ THUý LAN, MAI ĐÌNH HƯNG 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Lệch lạc răng hàm không chỉ ảnh hưởng đến chức 

năng và thẩm mỹ mà còn dễ tạo điều kiện cho các 
bệnh răng miệng khác phát triển. 

Tỷ lệ lệch lạc răng hàm của người Việt Nam khá 
cao. Theo điều tra của Nguyễn Văn Cát và cộng tác 
viên tại viện Răng hàm mặt Hà Nội 1984 – 1985, 90% 
học sinh ở một số trường trung học cơ sở Hà Nội có 
lệch lạc răng ít hay nhiều. Khớp cắn ngược của một 
răng hoặc nhiều răng cửa chứng tỏ sự bất cân xứng ở 
vùng phía trước.Việc hiểu rõ đặc điểm lâm sàng và 
nguyên nhân gây lệch lạc khớp cắn sẽ giúp cho các 
bác sỹ chỉnh nha đưa ra kế hoạch điều trị đúng và lựa 
chọn đúng thời điểm điều trị.Vì vậy chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu với mục tiêu: Nhận xét nguyên nhân và đặc 
điểm lâm sàng, trên fim Cefalometrie của khớp cắn 
ngược vùng cửa do răng. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
1. Đối tượng nghiên cứu: 
Tất cả các bệnh nhân có khớp cắn ngược vùng cửa 

đến khám tại khoa chỉnh hình răng miệng tại viện răng 
hàm mặt Hà Nội từ tháng 10/2002 đến tháng 10/2003, 
lựa chọn 30 bệnh nhân khám và điều trị tại khoa. 

 - Chỉ định: tuổi 8-20, trẻ có khớp cắn ngược vùng 
răng cửa có tương quan xương là loại I. 

- Chống chỉ định: 
+ Bệnh nhân có rối loạn tâm thần. 
+ Bệnh nhân không hợp tác. 
+ Bệnh nhân có dị tật bẩm sinh 
- Thời gian nghiên cứu: một năm. 
2. Phương pháp nghiên cứu: 
Là phương pháp nghiên cứu mô tả. 
Khám,chẩn đoán: 
Khám: sử dụng các dụng cụ khám nha khoa: 

gương, gắp, thám châm… 
 Mặt: 
- Xác định kiểu mặt nghiêng bình thường hay lõm. 
- Tầng mặt dưới. 
- Tương quan môi trên và môi dưới ở tư thế nghỉ. 
- Góc xương hàm dưới. 
 Trong miệng: 

- Tình trạng răng: 
+ Răng xoay, răng ngầm, thừa. 
+ Các răng đang mọc. 
+ Mòn mặt răng. 
- Tình trạng mô nha chu: lợi viêm, túi lợi tiêu xương 

mặt ngoài. 
- Tương quan răng cửa trên và răng cửa dưới. 
- Khớp cắn: tương quan răng 6. 
 Chẩn đoán sơ bộ lâm sàng bệnh nhân. 
Chọn thìa lấy khuôn, lấy dấu răng bằng Alginat. 
Đổ mẫu thạch cao: một mẫu lưu và một mẫu để 

làm hàm. 
Phân tích mẫu: 
 Tương quan răng 6 hàm trên và hàm dưới. 
 Hình dáng cung răng hàm trên và hàm dưới. 
 Độ cân xứng của cung răng. 
 Tương quan răng cửa trên và răng cửa dưới. 
 Xác định tương quan kích thước giữa răng và 

cung hàm 
 Tình trạng các răng trên cung hàm: răng thiếu 

chỗ, răng nghiêng, răng xoay, răng thừa, răng lạc chỗ. 
 Mòn mặt ngoài răng cửa trên. 
Chụp phim: 
 Panorama: Đánh gi :̧ 
- Tình trạng mô nha chu. 
- Răng thừa ngầm. 
- Tình trạng răng, mầm răng. 
 Cefalometrie: phân tích fim nhằm xác định các 

góc: 
- SNA, SNB, MM 
- I - Pal, I - MP 
- N – S – Gn 
- Go 
Chụp 2 kiểu ảnh bệnh nhân thẳng, nghiêng. 
3. Xử lý số liệu bằng phương pháp thống kê 
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  
1. Các nguyên nhân gây khớp cắn ngược vùng 

cửa. 
 Do xương Do răng Tổng 
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Số lượng 17 52 69 
Tỷ lệ 24,6 % 75,4 % 100 % 

Đa số là khớp cắn ngược do lệch lạc răng chiếm 
75,4%. Chủ yếu là do những rối loạn trong quá trình 
mọc răng vĩnh viễn (giai đoạn chuyển từ hàm răng sữa 
sang hàm răng hỗn hợp). 

Khớp cắn ngược do xương hàm chiếm 24,6%. 
Trong đó chủ yếu là do xương hàm trên lép và lùi, mà 
chúng tôi thường gặp nguyên nhân chủ yếu là di chứng 
của khe hở môi và vòm miệng. Số trường hợp vẩu 
xương hàm dưới thực sự chúng tôi chỉ gặp 5 trường hợp 
biểu hiện trên khám lâm sàng: góc hàm mở, cành 
ngang xương hàm dưới dốc xuống dưới ra sau, khuôn 
mặt dài, tầng mặt dưới dài và được chẩn đoán xác định 
trên film Cefalo. Những trường hợp này thường lệch lạc 
nặng, phải có sự phối hợp giữa khoa nắn hàm và khoa 
phẫu thuật hàm mặt. 

2. Các trường hợp cắn ngược khác nhau được 
điều trị tại khoa nắn hàm: 

Cắn ngược Số trường hợp Tỷ lệ 
1 răng 7 23,3% 
2 răng 16 53,3% 
3 răng 1 3,3% 
4 răng 5 16,7% 
6 răng 1 3,3% 
Tổng 30 100% 

Thường hay gặp nhất là ngược 2 răng cửa. 
Các trường hợp cắn ngược kèm theo các lệch lạc 

khác chúng tôi không tính vào bảng này. Chủ yếu 
ngược 2 răng cửa giữa hoặc 2 răng cửa bên. 

3. Xếp loại Angle các trường hợp khớp cắn 
ngược được điều trị:  

Phân loại Angle Số trường hợp Tỷ lệ 
Angle I 22 73,3 % 
Angle III 8 26,7 % 

Tổng 30 100 % 
Những trường hợp khớp cắn loại III do trượt hàm 

dưới ở cắn khít trung tâm, ở tương quan tâm, các răng 
cửa ở tư thế đầu chạm đầu; Angle I là chủ yếu. Trong 
nhóm nghiên cứu có 6 trường hợp sâu rìa gần răng 4, 5 
hàm trên, làm giảm khoảng leeway, răng 6 di gần tạo 
nên khớp cắn loại I, hoặc răng 6 xoay nhẹ. 

4. Đặc điểm khớp cắn ngược theo tuổi và giới ở 
30 trường hợp điều trị tại khoa: 

Tuổi < 8 8  12 13  15 > 15 Tổng 
Nam 2 10 0 0 12 
Nữ 2 14 1 1 18 
Đa số ở lứa tuổi 8  12 tuổi. 
Như kết quả ở bảng 1, lứa tuổi đến chỉnh răng chủ 

yếu ≤ 12 tuổi, do vậy tuổi của 30 trường hợp khớp cắn 
ngược cũng thuộc vào khoảng tuổi này là đa số 

Tuổi bệnh nhân có ý nghĩa quan trọng trong điều trị 
chỉnh hình nói chung và trong điều trị khớp cắn ngược 
vùng cửa do lệch lạc răng nói riêng. Theo M. Langlade, 
sự tăng trưởng của con người chấm dứt ở nữ lúc 14 tuổi 
rưỡi, ở nam 18 tuổi rưỡi. Trong khớp cắn ngược, thường 
là xương hàm dưới phát triển chậm hơn sau 1 năm rưỡi 
so với bình thường, nghĩa là sự tăng trưởng có thể 
chấm dứt lúc 16 tuổi ở nữ và 20 tuổi ở nam. Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi thấy bệnh nhân nữ chiếm 
gấp đôi số bệnh nhân nam. Tất cả các bệnh nhân đều 
trên 7 tuổi, thời kỳ răng hỗn hợp và răng vĩnh viễn. Do 
đó chúng tôi không có điều kiện thực hiện điều trị chỉnh 
hình sớm; ở thời kỳ răng sữa, từ 3  6 tuổi. Đa số bệnh 
nhân từ 7  13 tuổi, khi đó bệnh nhân đã bắt đầu có ý 
thức về thẩm mỹ của mình nên sẽ hợp tác. Tuy nhiên 
những số liệu này chỉ có giá trị tương đối vì khoa nắn 
hàm Viện RHM Hà Nội chỉ nhận điều trị các bệnh nhân 
trẻ. Những bệnh nhân có tuổi từ 17  23 tuổi thường 
có khớp cắn ngược 1 hay 2 răng cửa kèm theo các loại 
lệch lạc khác mà chúng tôi không tính trong bài nghiên 
cứu này. Có thể giả thiết sự tăng trưởng ngừng muộn ở 
các bệnh nhân khớp cắn ngược giải thích những sửa 
đổi còn đạt được lúc 17 tuổi. 

5. Nguyên nhân gây khớp cắn ngược do lệch 
lạc răng ở 30 trường hợp được điều trị: 

Nguyên nhân Số lượng Tỷ lệ 
Răng thừa ở tiền đình 2 6,7 % 

Sang chấn răng sữa, răng sữa sâu 9 30 % 
Thói quen xấu 4 13,3 % 

Răng cửa trên mọc cách sau cửa dưới 
một thời gian dài 

8 26,7 % 

Thiếu chiều dài cung răng 7 23,3 % 
Tổng 30 100 % 

Thói quen xấu chủ yếu là mút môi trên và làm điệu 
đưa hàm dưới ra trước khi nói, tạo điều kiện cho sự 
trượt hàm. Cần gi̧ o dục loại bỏ thói quen trong chương 
trình nha học đường. 

Sang chấn răng sữa, và răng sữa sâu là nguyên 
nhân gây ra khớp cắn ngược do làm thay đổi sự phát 
triển của răng vĩnh viễn trong quá trình mọc. Nếu răng 
sữa chậm tiêu chân do sang chấn hoặc sâu sẽ gây 
ảnh hưởng đến quá trình mọc của răng vĩnh viễn. 

Chiều dài cung răng do bất cân xứng giữa răng và 
hàm là nguyên nhân làm răng cửa mọc về phía lưỡi, 
thường gặp ở răng cửa bên hàm trên. Trong 30 trường 
hợp, chủ yếu khớp cắn ngược 2 răng cửa giữa, 2 răng 
cửa bên. Hai răng cửa bên mọc nghiêng nhiều về phía 
vòm miệng chủ yếu do răng cửa giữa to. 

6. Tương quan môi ở các bệnh nhân khớp cắn 
ngược. 

Do mũi của người Việt Nam thấp nên không thể 
đánh giá chính xác phần mềm qua đường thẩm mỹ 
Steiner: là một đường đi qua trung điểm của đường 
cong từ đỉnh mũi đến nền mũi và điểm Pog da, mặc 
dù đường này được rất nhiều nhà chỉnh nha sử dụng. 
Bởi nếu dùng đường thẩm mỹ này thì hầu hết người 
Việt Nam đều vẩu cả 2 hàm nên chúng tôi sử dụng 3 
mặt phẳng: 

- Mặt phẳng Frankfor là mặt phẳng đi qua điểm 
dưới ổ mắt và điểm cao nhất của ống tai ngoài. 

- Mặt phẳng Pn là mặt phẳng đi qua Na da và 
vuông góc với mặt phẳng Frankfor và mặt phẳng dọc 
giữa gọi là mặt phẳng Prayfus. 

- Mặt phẳng Po là mặt phẳng đi qua điểm dưới ổ 
mắt vuông góc với mặt phẳng Frankfor gọi là mặt 
phẳng Simon. 

Bình thường môi trên chạm vào mặt phẳng Pn riêng 
phần môi đỏ bị cắt tối đa, môi trên ở mặt phẳng trán 
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giao mày còn môi dưới lùi sau môi trên, nằm 1/3 
khoảng cách từ Pn đến Po. 

Trong 30 bệnh nhân thấy rằng: 
Tương quan 2 môi ở vị trí bình thường chiếm 22 

trường hợp, tương ứng với những trường hợp ngược 1 
răng hoặc 2 răng cửa. 

Tương quan môi đảo ngược: 8 trường hợp. 
+ Môi trên ở vị trí lùi sau, môi dưới ở vị trí bình 

thường: 6 
+ Môi trên bình thường, môi dưới ở vị trí ra trước: 2 
7. Hậu quả của khớp cắn ngược. 
- Mòn mặt ngoài răng cửa trên: 4 / 30 trường hợp. 
- Tụt lợi mặt ngoài răng cửa dưới: 6/30 trường hợp. 
+ Chủ yếu ở R41,31 do răng cửa dưới mọc sớm 

hơn răng cửa trên một thời gian dài. ở những trường 
hợp khớp cắn ngược ngập nhiều, mức độ tụt lợi mặt 
ngoài răng cửa dưới, tiêu xương ổ răng mặt ngoài của 
răng cửa dưới nhiều hơn. ở những trường hợp này do 
răng cửa dưới chịu một lực sang chấn khớp cắn lớn. 
Trong 30 trường hợp chúng tôi chưa thấy một trường 
hợp nào có răng cửa dưới lung lay do chấn thương cắn 
khít gây nên. 

+ Mòn mặt ngoài 4 răng cửa trên, chúng tôi thường 
thấy mòn ở 1/3 rìa cắn. Mòn mặt ngoài răng cửa trên 
càng nhiều ở những trường hợp có overjet ít (độ cắn 
chìa âm ít). Trong những trường hợp độ cắn chìa âm 
nhiều (trường hợp vẩu xương hàm dưới, răng hàm dưới 
ngả trước nhiều, răng cửa trên lùi sau nhiều) ít thấy có 
sự mòn mặt ngoài răng cửa trên. 

KẾT LUẬN 
Qua 30 bệnh nhân khớp cắn ngược chúng tôi trực 

tiếp theo dõi điều trị bằng hàm tháo lắp và nghiên cứu 
hồi cứu hồ sơ bệnh án của tất cả các bệnh nhân đến 
khám và điều trị tại khoa nắn hàm Viện RHM Hà Nội 
tháng 10/2002  10/2003, chúng tôi rút ra một số kết 
luận sau: 

 Về nguyên nhân gây khớp cắn ngược: 

- Chủ yếu do lệch lạc răng mà các nguyên nhân 
hay gặp là do: 

+ Răng sữa bị sang chấn, bị sâu gây rối loạn trong 
quá trình thay răng chuyển từ răng sữarăng vĩnh viễn. 

+ Răng cửa trên mọc sau răng cửa dưới một thời 
gian dài. 

+ Thiếu chiều dài cung răng chủ yếu do sự bất cân 
xứng giữa răng và hàm. 

- Các nguyên nhân do xương ít gặp, chủ yếu do lép 
hàm trên mà nguyên nhân hay gặp là di chứng của khe 
hở môi và hàm ếch. 

 Về đặc điểm: Các bệnh nhân chúng tôi theo dõi 
điều trị đều có tương quan về xương loại I (dựa vào các 
chỉ số trên film Cefalometrie) 

Khớp cắn ngược do răng: thường tương quan môi ít 
bị ảnh hưởng. 

Trục răng cửa trên thường nghiêng về phía lưỡi, 
răng cửa dưới nghiêng về phía tiền đình 

Thường gây mòn răng cửa trên và sang chấn vùng 
răng cửa dưới, mức độ trầm trọng tăng theo tuổi và 
mức độ lệch lạc khớp cắn 
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG 

 CỦA ĐỎ DA TOÀN THÂN VẢY NẾN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG 
 

Nguyễn Hữu Sáu, Vũ Huy Lượng 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và nguyên nhân của bệnh đỏ da toàn thân vảy 
nến (ĐDTTVN) tại Bệnh viện da liễu Trung ương từ 
tháng 1/2007 đến hết tháng 06/2010. Đối tượng và 
phương pháp nghiên cứu: Phương pháp mô tả cắt 
ngang dựa trên hồ sơ bệnh án của 100 BN bị ĐDTTVN 
được điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Kết 
quả: Đặc điểm da màu đỏ tươi (86%), bong vảy da khô 
(100%), thương tổn móng (76%), đau khớp (11%), 
bệnh nhân có biểu hiện 44,9% bệnh nhân có tăng 
bạch cầu trong máu ngoại vi, thiếu máu (27,6%), tăng 
chlolesteron máu (16,9%), protein/máu (12%), tăng 
men gan (11 %). Có 48,5% BN bị ĐDTTVN sau sử 
dụng thuốc nam, 13,2% BN có sử dụng thuốc corticoid 

đường uống và 13,2% BN sử dụng kết hợp cả hai loại 
thuốc trên. Kết luận: ĐDTTVN chủ yếu có màu đỏ tươi 
trên có vảy da khô dễ bong. Bệnh có thể kết hợp với 
một số thay đổi sinh hoá máu. Hai nguyên nhân chủ 
yếu gây ĐDTTVN là sử dụng thuốc nam không rõ 
nguồn gốc và corticoid đường toàn thân.  

 Từ khoá: Vảy nến, đỏ da toàn thân vảy nến 
SUMMARY  
Objectives: To investigate the clinical and 

biological features of psoriatic erythroderma (PE). 
Material and Method: a cross-sectional study based 
on data of 100 patients with psoriatic erythrpderma 
hospitalized at the National hospital of dermatology. 
Results: 100 patients with PE, in which rich red 
erythroderma (86%), dry scales (100 %), onychopathy 


